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Mông Dương, ngày 26  tháng 3  năm 2010 


NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  NĂM 2010
Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa  Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương-TKV, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2007.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203001196,  do Sở Kế hoạch và  Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02 tháng 1 năm 2008.

      
Hôm nay ngày  26 tháng 3 năm 2010, tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Mông Dương – TKV, Phường Mông Dương, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Than Mông Dương – TKV  tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Tham dự đại hội có   101 cổ đông; Sở hữu và đại diện cho : 10.301.153 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,24 %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Đại hội đã thảo luận và thống nhất:
QUYẾT NGHỊ:

Điều1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 và mục tiêu chủ yếu năm 2010:
 Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, mục tiêu nhiệm vụ năm 2010  với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu,  bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết, với mục tiêu chủ yếu:
- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần, văn hoá xã hội cho CBCNV trong toàn Công ty và gia tăng các giá trị phục vụ lợi ích cộng đồng.
 -Lựa chọn các giải pháp để duy trì và phát triển sản xuất của Công ty theo hướng đầu tư xây dựng mỏ hầm lò hiện đại;  hoàn thiện việc điều chỉnh dự án đầu tư giai đoạn II mỏ Mông Dương theo hướng xuống sâu đến đáy tầng than (mức -750); xem xét đến việc hợp tác với đối tác trong và ngoài nước về việc tư vấn, tổ chức thực hiện để nâng cao tiến độ đào lò.

- Thực hiện các giải pháp gắn kết phát huy được vai trò, sức mạnh của các tổ chức chính trị – xã hội và của mỗi CBCNV để phát triển Công ty.

-Triển khai xây dựng nhà ở cao tầng cho CN CB, theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

-Xác định an toàn là động lực phát triển của Công ty 
Khẩu hiệu hành động năm 2010 là:
An toàn - tiến độ- chất lượng - hiệu quả.

- Kết quả thực hiện năm 2009

	
	
	§
	Sè l​­îng
	Ghi

	TT
	Chỉ tiêu
	V
	Thực hiện
	KH
	t.lÖ %
	chú

	
	
	T
	năm 2009
	
	TH/KH
	

	I
	Các chỉ  tiêu hiện vật
	
	
	
	
	

	1
	Than Sản xuất
	T
	1.582.492
	1.580.000
	100,1
	

	a
	Than hầm lò
	"
	1.221.300
	1.220.000
	100,1
	

	b
	Than lộ thiên
	"
	284.625
	150.000
	189,8
	

	c
	Than giao thầu
	"
	76.567
	50.000
	153,1
	

	2
	Mét lò đào mới
	M
	23.219,4
	23.000
	101
	

	a
	CBSX
	,,
	20.598.0
	20.500
	100,5
	

	b
	XDCB
	,,
	2.621,4
	2.500
	104,9
	

	3
	Đất đá bốc xúc
	M3
	2.602.043
	2.697.500
	96,5
	

	4
	Mét khoan
	"
	27.182
	28.000
	98,6
	

	5
	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	
	
	
	

	a
	Hệ số bóc đất
	M3/m
	9,14
	9,50
	100
	

	b
	Hệ số mét lò chuẩn bị
	m/1000t
	16,91
	16,92
	99,45
	

	c
	Hệ số tổn thất than hầm lò
	%
	27,05
	27,06
	100
	

	d
	Hệ số tổn thất than lộ thiên
	%
	8,4
	8,50
	99,4
	

	4
	Than tiêu thụ
	T
	1.532.588
	1.460.000
	105.0
	

	6
	Lao động bình quân
	
	3995
	
	96,54
	

	7
	Năng suất lao động
	T/c«ng
	2,24
	2,18
	101
	

	II
	Chỉ tiêu giá trị
	
	
	
	
	

	1
	Doanh thu
	Tr®
	1.015.950
	828.984
	115,0
	

	2
	Giá thành bình quân
	đồng
	687.791
	622.369
	110,11
	

	3
	Giá bán bình quân
	“
	716.795
	634.859
	112,9
	

	4
	Tổng quỹ lương
	Tr®
	359.160
	333.000
	107,9
	

	5
	Thu nhập bình quân 
	Đồng
	7.165.000
	5.500.000
	114,7
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr®
	52.511
	25.53
	205,68
	

	7
	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu
	%
	37,24
	
	
	 2008 là 24,91%


· Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010:
	TT
	Danh môc
	§VT
	KH Pháp lệnh 
	KH điều hành 
	Ghi chú

	A
	Chỉ tiêu hiện vật
	 
	 
	 
	 

	I
	Than sản xuất
	TÊn
	1.350.000
	1.400.000
	 

	1
	Hầm lò 
	TÊn
	1.250.000
	1.250.000
	 

	2
	Lộ thiên 
	TÊn
	100.000
	150.000
	 

	II
	Bóc đất đá
	M3
	2.500.000
	2.500.000
	 

	1
	Mỏ xúc
	M3
	1.400.000
	1.400.000
	 

	2
	Thuê ngoài
	''
	1.100.000
	1.100.000
	 

	III
	Mét lò đào
	M
	22.000
	24.000
	 

	1
	 LÒ XDCB
	M
	2.000
	2.100
	 

	2
	 Lò XDCB thuê ngoài
	M
	1.500
	1.500
	 

	3
	LÒ CBSX
	M
	18.500
	20.400
	 

	IV
	Than tiêu thụ tổng số
	TÊn
	1.320.000
	1.360.000
	 

	 1.
	Than bán cho TTCÔ
	TÊn
	1.150.000
	1.190.000
	 

	 
	Than nguyên khai
	TÊn
	1.150.000
	1.190.000
	 

	2
	Than tiêu thụ tại cảng 
	TÊn
	170.000
	170.000
	 

	B
	Chỉ tiêu giá trị
	
	
	
	

	1
	DT bán than (tạm tính)
	Tr.®
	856.862
	885.662
	 

	2
	Thu nhập bình quân
	Đồng
	6.022.000
	> 6.500.000
	 

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ ®
	24,95
	>25  
	

	4
	Cổ tức
	%
	12
	12
	

	5
	Bảo toàn và phát triển vốn
	
	


Điều 2:   Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH  Dịch vụ  tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán - AASC  với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu, bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết,  bao  gồm các chỉ tiêu chính của kỳ báo cáo như sau:

Tài sản ngắn hạn: 



207.460,2
Triệu đồng

Tài sản dài hạn:



324.563,14
Triệu đồng

Nợ phải trả:




379.924,3
Triệu đồng

Vốn chủ sở hữu:



141.597,9
Triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế : 


52.511
Triệu đồng

Nộp Ngân sách Nhà nước: 

79.331,46
Triệu đồng
Điều 3:  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý công ty năm 2009 của Hội đồng quản trị, Giám đốc với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu,  bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết, bao gồm nhận xét  cơ bản:

-  Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý công ty phát triển, minh bạch, đúng  pháp luật và đúng điều lệ cuả công ty và hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đề ra.

-  Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi  công ty, quyền lợi chính đáng cho các cổ đông.
Điều 4:    Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2009 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 của ban kiểm soát Công ty với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiếu, bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết, với nội dung cơ bản là:

Năm 2009, Ban kiểm soát đã làm việc có tinh thần trách nhiệm  cao, thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đúng điều lệ Công ty và đúng luật. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 đã đề ra rõ ràng, cụ thể; ban kiểm soát tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của năm 2009, tăng cường kiểm tra có những đề xuất, góp ý kiến cụ thể, sát thực để HĐQT, Giám đốc điều hành xem xét, điều chỉnh nhằm  đạt được mục tiêu nghị quyết của đại hội cổ đông đề ra.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2009 với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu,  chiếm tỷ lệ: 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết, bao gồm nhận xét đánh  giá cơ bản như sau:

- Ban giám đốc, cán bộ quản lý  đã điều hành,  quản lý công ty hoạt động  đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT, nền tài chính của công ty lành mạnh;

-  Điều hành, quản lý công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của  người lao động và cổ đông.
Điều 6: Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2009 với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu,  bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết, bao gồm:
1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 là 12 % vốn điều lệ.
2. Trích lập các quỹ năm 2009, bao  gồm:

*  Tổng lợi nhuận trước thuế:   

 52.511,3   triệu đồng

- Lợi nhuận tính thuế TNDN:      
52.511,3    triệu đồng 

-Thuế TNDN phải nộp:              
13.309,7    triệu đồng
*  Lợi nhuận sau thuế:
         

 39.201,6   triệu đồng

-Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế):1.960,08 triệu đồng;
-Cổ tức 12 % vốn điều lệ:     



14. 502,0  triệu đồng;
-  Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:  

22.739,59  triệu đồng

+Quỹ đầu tư phát triển ( 35 % lợi nhuận còn lại ):   8.895,8     triệu đồng;

+Quỹ dự phòng tài chính 10% còn lại
     

 2.273,9   Triệu đồng;

+Quỹ khen thưởng, phúc lợi:     

  
11.369,7   triệu đồng.

+Quỹ thưởng ban qủan lý, Điều hành Công ty: 
200           Triệu đồng 


3.  Giao cho Hội đồng quản trị Cụng ty tổ chức chi trả cổ tức năm 2009 cho các cổ đông như sau:

- Thời điểm  chốt danh sách để chi trả cổ tức là:  Ngày 20 tháng 4 năm 2010;
      - Thời điểm  chi trả cổ tức: 
 Từ ngày 1/5/2010 ;

      - Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng KT-TC Công ty cổ phần than Mông Dương-TKV, địa chỉ: Phường Mông Dương-Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
Điều 7:    Thông qua mức chi trả thù lao năm 2009 và mức  thù lao năm 2010 cho các thành viên  HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT Công ty, với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiếu bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết, bao  gồm:


* Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT Công ty  năm 2009:

· Chủ tịch HĐQT
   : 1.510.500 đồng/ tháng ( 7,3  x 650.000 x 30%)

· Uỷ viên HĐQT
   : 1.306.000 đồng/ tháng ( 6,31 x 650.000 x 30%)

· Trưởng BKS
   : 1.306.000 đồng/ tháng ( 6,31 x 650.000 x 30%)

· Uỷ viên BKS
   : 1.260.000 đồng/ tháng ( 5,98 x 650.000 x 30%)

· Thư ký Công ty
   : 1.260.000 đồng/ tháng ( 5,98 x 650.000 x 30%)


* Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT Công ty  năm 2010;  Thực hiện tương tự như năm 2009 theo mức lương tối thiểu hiện hành, cụ thể:

· Chủ tịch HĐQT
   :  7,3  x  30% x Mức lương TT ( đồng/ tháng )
· Uỷ viên HĐQT
   :  6,31 x 30% x Mức lương TT ( đồng/ tháng )
· Trưởng BKS
   :  6,31 x 30% x Mức lương TT ( đồng/ tháng )
· Uỷ viên BKS
   :  5,98 x 30% x Mức lương TT ( đồng/ tháng )
· Thư ký Công ty
   :  5,98 x 30% x Mức lương TT ( đồng/ tháng )
Điều 8: Thống nhất  lựa chọn Công ty TNHH  Dịch vụ  tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán – AASC để  kiểm toán năm tài chính 2010  của Công ty với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu, bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết .
Điều 9:  Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thay ông Phùng Mạnh Đắc được Tập đoàn TKV cho thôi làm người đại diện phần vốn của TKV và thôi  làm thành viên HĐQT tại Công ty CP than Mông Dương, (theo quyết định số số  96  /QĐ-HĐQT, Ngày 18 tháng 1 năm 2010 của H ĐQT tập đoàn TKV):
- Đại hội thống  nhất bầu bổ sung UV H ĐQT theo hình thức biểu quyết tại hội trường và thống nhất đề cử ông Bùi Văn Kiểm làm thành viên HĐQT Công ty CP than Mông Dương-TKV. 
- Với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu,  bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết. ông  Bùi Văn Kiểm - Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp-Phó giám đốc công ty, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị  công ty CP than Mông Dương-TKV.
Điều 10: Thông qua báo  cáo đề nghị của HĐQT về việc Giám đốc điều hành có  thể  đồng thời làm Chủ tịch HĐQT  Công ty, với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu,  bằng: 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết .
-Thông qua biên bản họp số 08-2010/BB-HĐQT, ngày 26/3/2010 của HĐQT;  họp bất thường và đã bầu ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch H ĐQT Công ty CP than Mông Dương-TKV.
- Ông Nguyễn Văn Thành có trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các nội dung của nghị quyết này, đảm  bảo Công ty hoạt  động  SXKD có  hiệu  quả, đúng điều lệ  và  đúng luật. 
Điều 11: Điều khoản thi hành.
Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Mông Dương-TKV năm 2010 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. 
 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký – Ngày 26/3/2010. 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - TKV có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 quyết định thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. 

Nghị Quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội Đồng cổ đông  vào  hồi  12h00, ngày 26/3/ 2010, với số phiếu tán thành: 10.301.153  phiÕu,  bằng 100 %  tổng số phiếu tham gia biểu quyết .
	   Nơi gửi:                                      THƯ Ký
-Các cổ đông công ty;

-Thành viên Ban kiểm soát;

-Thành viên Ban Giám đốc;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP, HĐQT;                   

                                              Nguyễn Tiến Sách
	       CHỦ TOẠ
            Phùng Mạnh Đắc
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